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t i ê u  c h u È n  q u ố c  g i a       Tcvn 7577-2 : 2006

Xuất bản lần 1 

 
 
 

Bánh răng trụ - Hệ thống độ chính xác ISO – 

Phần 2 - Định nghĩa và các giá trị cho phép của sai lệch hỗn hợp 

hướng kính và độ đảo hướng kính 

Cylindrical gears - ISO system of accuracy - Part 2 : Definitions and allowable values of 

deviations relevant to radial composite deviations and runout information 

 

 

1  Phạm vi áp dụng   

Tiêu chuẩn này qui định hệ thống độ chính xác về sai lệch hỗn hợp hướng kính của bánh răng trụ thân 

khai riêng lẻ, qui định các thuật ngữ về độ chính xác răng bánh răng, cấu trúc hệ thống độ chính xác 

bánh răng và giá trị cho phép của các sai lệch đã nêu ở trên.  

Tiêu chuẩn này không áp dụng phạm vi cấp chính xác, đường kính và mô đun như qui định trong ISO 

1328 -1 

Hệ thống độ chính xác về sai lệch hỗn hợp hướng kính có 9 cấp chính xác với Fi " hoặc fi "  trong đó cấp 

4 là cao nhất và cấp 12 là thấp nhất. Phạm vi mô đun mở rộng từ  0,2mm đến 10mm và phạm vi đường 

kính từ  5,0 mm đến 1000 mm (xem điều 6 và điều 7). Phụ lục A cho các Bảng trị số tính theo công thức 

trong điều 7.  

Độ đảo hướng kính được định nghĩa trong Phụ lục B và các giá trị đưa ra trong cấp chính xác 5 của tiêu 

chuẩn. Phụ lục này cung cấp các thông tin về độ đảo hướng kính được sử dụng nếu có sự thoả thuận 

giữa khách hàng và người sản xuất 

2  Tài liệu viện dẫn 

ISO 701:1998  Gear notation - Symbols for geometrical data  

(Bánh răng ăn khớp  trong - Ký hiệu hình học ) 

ISO 1122 -1:1998  Vocabulary of gear terms - Part 1: Definitions related to geometry (Thuật ngữ về 

bánh răng – Phần 1 –  Các định nghĩa về hình học). 
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ISO 1328 – 1 :1995 Cylindrical gears – ISO system of accuracy – Part 1: Definitions and allowable 

values of deviations relevant to corresponding flanks of gear teeth (Bánh răng trụ - Hệ thống độ chính 

xác ISO - Phần 1 - Định nghĩa và các giá trị cho phép của sai lệch bề mặt răng). 

ISO/TR 10064 -2:1996  Cylindrical gears - Code of inspection practice - Part 2: Inspection related to 

radial composite deviations, runout, tooth thickness and backlash (Bánh răng trụ – Quy tắc kiểm thực tế 

- Phần 2 - Kiểm sai lệch hỗn hợp hướng kính, độ đảo hướng kính chiều dày và sườn răng). 

3  Định nghĩa 

Tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa trong ISO 1122 -1:1998.  

4  Kí hiệu, tên gọi và đơn vị đo  

Các kí hiệu và tên gọi dùng cho sai lệch hướng kính và độ đảo hướng kính được cho trong Bảng1:                                                                                                    

                         Bảng 1   Các kí hiệu được sử dụng trong tiêu chuẩn này 

Kí hiệu Tên gọi Đơn vị đo 

d Đường kính vòng tròn chia mm 

mn Mô đun pháp tuyến mm 

εβ Hệ số trùng khớp - 

f i” Sai lệch hỗn hợp hướng kính răng sau một răng µm 

Fi” Sai lệch hỗn hợp hướng kính tổng  µm 

LAE Chiều dài làm việc mm 

Q Số hiệu cấp chính xác - 

z Số răng - 

F r Độ đảo hướng kính µm 

5  Thuật ngữ độ chính xác của răng bánh răng dùng cho sai lệch hỗn hợp hướng kính 

5.1  

 Bánh răng thành phẩm ( product gear )  

 Là bánh răng đã được đo kiểm hoặc đánh giá.  
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5.2  

Sai lệch hỗn hợp hướng kính ( radial  composite deviations ) 

Các giá trị được đo của sai lệch hỗn hợp hướng kính chịu ảnh huởng của độ chính xác của bánh răng 

mẫu và tỷ số tiếp xúc tổng của bánh răng thành phẩm với bánh răng mẫu (ISO/TR 10064 -2:1996.) 

5.3  

Sai lệch hỗn hợp hướng kính tổng, Fi"  (total radial  composite deviations, Fi" ) 

Là hiệu giữa các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của khoảng cách trục ứng với một vòng quay khi bánh răng 

sản phẩm có mặt răng trái và mặt răng phải tiếp xúc đồng thời với các mặt răng của bánh răng mẫu. 

Hình 1 đưa ra  ví dụ một biểu đồ tương ứng. 

 

                                                                                      

                                                                        

Hình 1 - Biểu đồ sai lệch hỗn hợp hướng kính 

5.4   

Sai lệch hỗn hợp hướng kính sau một răng, fi" (tooth - to - tooth radial  composite deviations fi" ) 

Là giá trị của sai lệch hỗn hợp hướng kính tương ứng với một bước răng, 360°/ z, tính cho toàn bộ chu 

kỳ ăn khớp của tất cả các răng của bánh răng sản phẩm. Giá trị lớn nhất f i”  của tất cả các răng của 

bánh răng thành phẩm không được vượt quá giá trị cho phép  qui định (xem Hình1). 

5.5   

Bánh răng mẫu (Master gear) 

Bánh răng mẫu để  thử hỗn hợp hướng kính phải ăn khớp với bánh răng thành phẩm trên “chiều dài làm 

việc”, LAE, được định nghĩa trong ISO 1328 -1. 

Các dung sai đã được thiết lập cho các bánh răng trụ răng thẳng có thể được sử dụng để xác định  cấp 

chính xác. Do hệ số trùng khớp  εβ có thể ảnh hưởng đến kết quả đo hỗn hợp hướng kính của bánh răng 

Giá trị lớn 
nhất của fi”   
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nghiêng nên bánh răng mẫu được sử dụng là đối tượng thoả thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất. 

Khi sử dụng các bánh răng nghiêng, chiều rộng mặt răng của bánh răng mẫu phải bảo đảm sao cho  εβ( 

hệ số trùng khớp dọc) nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 khi ăn khớp với bánh răng thành phẩm.  

6   Kết cấu của hệ thống độ chính xác bánh răng  

Xác định cấp chính xác của bánh răng bằng phép đo sai lệch hỗn hợp hướng kính trong tiêu chuẩn này, 

không hàm ý rằng các sai lệch phần tử (bước, prôfin v.v...theo  ISO 1328 -1)sẽ theo cùng một cấp chính 

xác. Việc công bố các tài liệu liên quan đến độ chính xác yêu cầu cần tham khảo ISO 1328 -1. Các 

dung sai đối với sai lệch hỗn hợp hướng kính chỉ để kiểm tra một bánh răng thành phẩm ăn khớp  với 

bánh răng mẫu, không ứng dụng để đo hai bánh răng sản phẩm ăn khớp với nhau. 

6.1  Độ chính xác bánh răng  

Độ chính xác bánh răng được đánh giá bằng sự so sánh các sai lệch đo được với các giá trị bằng số 

được tính theo công thức trong điều 7 ứng với cấp chính xác 5. Hệ số chuyển đổi giữa hai cấp chính xác  

liên tiếp là 2 , nghĩa là các giá trị của mỗi cấp chính xác kế tiếp cao hơn hoặc thấp hơn được nhân  

hoặc chia cho 2 . Giá trị yêu cầu cho một cấp chính xác nào đó được xác định bằng cách nhân các 

giá trị tính toán chưa được làm tròn số ứng với cấp chính xác 5 với  2 [0,5 ( Q - 5)], trong đó Q là cấp chính 

xác của giá trị yêu cầu. Khi kích thước hình học của bánh răng không nằm trong phạm vi xác định của 

điều 1, thì sử dụng các công thức  trên phải được sự thoả thuận giữa khách hàng và người sản xuất.  

6.2  Mở rộng áp dụng sai lệch hỗn hợp hướng kính  

Khi các giá trị dung sai nhỏ, đặc biệt là nhỏ hơn 5 µm, các thiết bị đo kể cả bánh răng mẫu phải có độ 

chính xác đủ cao để đảm bảo các giá trị có thể đo được và được lặp lại với độ chính xác yêu cầu. Các 

dung sai được thiết lập  cho các bánh răng trụ răng thẳng  có thể được sử dụng để xác định cấp chính 

xác. Tuy nhiên, các dung sai này cũng vẫn có thể được sử dụng cho bánh răng nghiêng để làm đối 

tuợng thoả thuận giữa khách hàng và người sản xuất (xem 5.5). 

7   Công thức tính dung sai của sai lệch hỗn hợp hướng kính cho cấp chính xác 5 

Khi tính toán để sử dụng các giá trị thực của mô đun và đường kính theo các công thức dưới đây:  

a) Sai lệch hỗn hợp hướng kính tổng Fi” 

Fi” = 3,2mn+1,01 d  + 6,4   

b) Sai lệch hỗn hợp hướng kính sau một răng, fi” 

     fi” = 2,96mn   +0,01 d + 0,8 
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Công thức này được sử dụng với hệ thống độ chính xác qui định trong điều 6 nếu như không có một sự 

thoả thuận đặc biệt nào khác. Các giá trị trong Bảng của phụ lục A được xác định khi sử dụng các giá trị 

trung bình tương ứng qui định trong điều A.2. Các bảng dung sai chỉ được sử dụng với sự thoả thuận 

giữa khách hàng và người sản xuất.  
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Phụ lục A 

( Quy định ) 

Bảng giá trị cho phép các sai lệch hỗn hợp hướng kính 

A.1  Mục đích  

Phụ lục này đưa ra phương pháp áp dụng các công thức trong điều 7 và điều 6.1 để mở rộng  các bảng 

dung sai: 

  Fi”  = (Fr +fI")(2
 [ 0,5(Q - 5 ) ] )= (3,2mn +1,01 d  + 6,4)(2 [ 0,5 (Q - 5 ) ] ) 

A.2  Phạm vi của thông số: 

Các giới hạn  thấp hơn và cao hơn áp dụng công thức trong bảng là : 

a) Đối với đường kính chia, d 

5 / 20 / 50 / 125 / 280 / 560 / 1000 mm 

b) Đối với mô đun pháp tuyến, mn 

     0,2 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 /10 mm 

Khi áp dụng công thức của điều 7 cho các bảng dung sai, các thông số mn và d được hiểu là các giá trị 

Hình học trung bình của các giới hạn tương ứng. Ví dụ nếu mô đun thực là 7, các giới hạn phạm vi 

thường là mn=6 và mn= 10 và giá trị trong  bảng được tính toán với 

                 mn= ( )106× =7,746 

A.3  Qui tắc làm tròn số 

Các giá trị dung sai  được làm tròn số từ  các  giá trị  tính toán khi sử dụng công thức trong điều 7 và 

điều 6.1. Nếu các giá trị này lớn hơn 10 µm sẽ được làm tròn  đến số nguyên gần nhất. Nếu giá trị nhỏ 

hơn  10µm, sẽ được làm tròn  đến giá trị 0,5µm hoặc số nguyên gần nhất. 

A.4  Mở rộng áp dụng 

Khi  không có chỉ dẫn khác, cấp chính xác chỉ áp dụng cho các sai lệch của tất cả  phần tử theo điều 6 

và điều 7. Tuy nhiên, nếu có sự thoả thuận, có thể sử dụng bảng các giới hạn dung sai khác nhau với 

số lượng bất kỳ.  
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A.5  Các bảng dung sai sai lệch hướng kính 

Các giá trị trong bảng của phụ lục này dựa trên các giá trị được tính toán trong điều 7 với các điều qui 

định trong điều A.2 và A.3. Các giá trị dung sai hỗn hợp hướng kính tổng  và giá trị dung sai hỗn hợp 

hướng kính sau một  răng được chỉ dẫn trong Bảng A.1 và Bảng A.2.           
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Bảng A.1 Dung sai hỗn hợp hướng kính tổng, Fi" 

 

Môđun pháp 
tuyến 
mn 
mm 
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F"
i   µm 

Bảng A.2 Dung sai hỗn hợp hướng kính sau một răng 

Môđun pháp 
tuyến 

mn 
mm 
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Phụ lục B 

 
(Tham khảo) 

 
Giá trị cho phép của độ đảo hướng kính với các Bảng dung sai 

 

B.1  Mục đích  

Phụ lục này cho các giá trị có tính thông tin và phương pháp áp dụng công thức độ đảo hướng kính để 

mở rộng các bảng của giới hạn nên chọn. 

B.2  Độ đảo hướng kính  Fr  

Các giá trị độ đảo hướng kính , Fr của bánh răng là hiệu giữa khoảng cách hướng kính lớn nhất và nhỏ 

nhất tính từ đường tâm của bánh răng đến đường tâm của đầu đo (hình cầu, hình trụ, lăng trụ), đầu đo 

được đặt kế tiếp trong mỗi rãnh răng. Trong mỗi một lần kiểm tra đầu đo tiếp xúc với cả hai mặt trái và 

mặt phải răng tại gần khoảng giữa chiều sâu rãnh răng. Hình B.1 cho một ví dụ của sơ đồ độ đảo hướng 

kính, trong đó độ lệch tâm là một phần của độ đảo hướng kính (Xem ISO / TR 10064-2). 

 

 

 

     

              

 

 

 

 

Hình B.1 Sơ đồ độ đảo hướng kính của một bánh răng có 16 răng 

B.3  Công thức tính dung sai độ đảo hướng kính, Fr đối với cấp chính xác 5 

 Sử dụng các giá trị thực của mô đun và đường kính trong công thức sau: 

       Fr  = 0,8 Fp = 0,24m n +1,0 d  +5,6 

 

§
ộ
 l
Öc
h
 t
âm

 

Số r�nh răng 
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Hệ thống độ chính xác này cũng giống như  hệ thống độ chính xác dùng cho sai lệch hỗn hợp hướng 

kính. Xem 6.1                                                                                                            

B.4   Phạm vi thông số  

Các giới hạn  thấp hơn  và cao hơn áp dụng cho công thức trên là : 

a) Đối với đường kính chia, d: 

5 /20 / 50 /125 /280 /560 /1000 /1600 /2500 /4000 /6000 /8000 /10000 mm 

b) Đối với môđun pháp tuyến, m n: 

      0,5 / 2,0 /3,5 /6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 70 mm 

Khi áp dụng công thức của điều B.3 cho một Bảng dung sai, các thông số m n và d được hiểu  là các giá 

trị hình học trung bình của  các giới hạn tương ứng. Ví dụ nếu mô đun thực là 7, các giới hạn phạm vi 

thường là  m n= 6 và m n= 10 và giá trị trong Bảng này được tính toán với  

              m n=  746,7106 =× . 

Nếu độ chính xác của bánh răng được đánh giá khi sử dụng các Bảng dung sai thì phải được sự thoả 

thuận giữa khách hàng và người sản xuất. 

B.5  Qui tắc làm tròn số  

Các giá trị dung sai sẽ được làm tròn số từ các giá trị tính toán khi sử dụng công thức. Nếu các giá trị 

lớn hơn 10µm  sẽ được làm tròn  đến số nguyên gần nhất. Nếu các giá trị nhỏ hơn 10µm được làm tròn 

đến 0.5µm hoặc số nguyên gần nhất. 

B.6 Mở rộng áp dụng  

Khi không có qui định khác, cấp chính xác chỉ được áp dụng cho các sai lệch của tất cả các phần tử 

theo điều 6. Tuy nhiên, các giới hạn dung sai độ đảo hướng kính có thể được xác định theo sự thoả 

thuận giữa khách hàng và người sản xuất. 

Khi giá trị dung sai nhỏ, đặc biệt  khi nhỏ hơn 5µm  thì thiết bị đo phải có độ chính xác  đủ cao để đảm 

bảo rằng các giá trị có thể đo được và được lặp lại với độ chính xác yêu cầu. 

B.7  Bảng dung sai độ đảo hướng kính   

Các giá trị của bảng trong phụ lục này dựa trên các giá trị được tính toán khi sử dụng công thức của 

điều B.3, B.4 và  B.5. Các giá trị dung sai độ đảo hướng kính được chỉ dẫn trong Bảng B.1 
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Bảng B.1 Dung sai độ đảo hướng kính, Fr 

Cấp chính xác 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

12 

Đường kính 
vòng tròn    

chia 
d 

mm 

Mô đun pháp 
tuyến 

mn 
mm Fr 

µm 
0,5 ≤ m n ≤ 20 1,5 2,5 3,0 4,5 6,5 9,0 13 18 25 36 51 72 102 

5≤d≤ 20 2,0 <m n≤ 3,5 1,5 2,5 3,5 4,5 6,5 9,5 13 19 27 38 53 75 106 

0,5 <m n≤ 2,0 2,0 3,0 4,0 5,5 8,0 11 16 23 32 46 65 92 130 

2,0 <m n≤3,5 2,0 3,0 4,0 5,5 8,5 12 17 24 34 47 67 95 134 

3,5 <m n≤6,0 2,0 3,0 4,5 6,0 8,5 12 17 25 35 49 70 99 139 

 
 

20<d≤50 
6,0 <m n≤10 2,5 3,5 4,5 6,5 9,5 13 19 26 37 52 74 105 148 

0,5 <m n≤2,0 2,5 3,5 5,0 7,5 10 15 21 29 42 59 83 118 167 

2,0 <m n≤3,5 2,5 4,0 5,5 7,5 11 15 21 30 43 61 86 121 171 

3,5 <m n≤6,0 3,0 4,0 6,0 8,0 12 16 22 31 44 62 88 125 176 

6,0 <m n≤10 3,0 4,0 6,0 8,0 12 16 23 33 46 65 92 131 185 

10 <m n≤16 3,0 4,5 6,0 9,0 12 18 25 35 50 70 99 140 198 

 
 
 

50< d ≤125 

16 <m n≤ 25 3,5 5,0 7,0 9,5 14 19 27 39 55 77 10
9 

154 218 

0,5 <m n≤2,0 3,5 5,0 7,0 10 14 20 28 39 55 78 11
0 

156 221 

2,0 <m n≤3,5 3,5 5,0 7,0 10 14 20 28 40 56 80 11
3 

150 225 

3,5 <m n≤6,0 3,5 5,0 7,0 10 14 20 29 41 58 82 11
5 

163 231 

6,0 <m n ≤10 3,5 5,5 7,5 11 15 21 30 42 60 85 12
0 

169 239 

10 <m n≤ 16 4,0 5,5 8,0 11 16 22 32 45 63 89 12
6 

179 252 

16 <m n≤ 25 4,5 6,0 8,5 12 17 24 34 48 68 96 13
6 

193 272 

125< d ≤280 

25 <m n≤ 40 4,5 6,5 9,5 13 19 27 38 54 76 107 15
2 

215 304 

0,5 <m n≤2,0 4,5 6,5 9,0 13 18 26 36 51 73 103 14
6 

206 291 

2,0 <m n≤3,5 4,5 6,5 9,0 13 18 26 37 52 74 105 14
8 

209 296 

3,5 <m n≤6,0 4,5 6,5 9,5 13 19 27 38 53 75 106 15
0 

213 301 
280< d ≤560 

6,0 <m n≤10 5,0 7,0 9,5 14 19 27 39 55 77 109 15
5 

219 310 

                                                 



Tcvn 7577-2: 2006 

 17 

Bảng B.1 (tiếp theo) 
 

 

Môđun pháp 
tuyến 

mn 
mm 
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